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báo cáo thường niên

Tên Công ty đại chúng:  Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8

VNECO8 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT

STOCK COMPANY
Năm Báo cáo: 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập: 

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 tiền thân là Xí nghiệp xây lắp điện Tây Nguyên, được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Tổng đội xây lắp điện 2 và Tổng đội xây lắp và Thí nghiệm điện. Là một đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Công ty Xây lắp điện 3.

- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần: 

Năm 2003, thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần và Quyết định số 46/2002/NĐ-BCN ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc tổ chức lại Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty Mẹ nhà nước trực thuộc Bộ công nghiệp và Quyết định số 54/2002/QĐ-BCN ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xây lắp điện 3, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con.

Thực hiện Quyết định số 132/2003/QĐ-BCN ngày 07 tháng 08 năm 2003 về việc Chuyển Xí nghiệp xây lắp điện Tây Nguyên thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.8 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Quyết định số 146/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 09 năm 2003 về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 132. Ngày 19 tháng 11 năm 2003, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần xây lắp điện 3.8 được long trọng tổ chức, trở thành Công ty hạch toán độc lập và là Công ty Con trong hệ thống các Công ty Con của Công ty xây lắp điện 3.

Khi Công ty xây lắp điện 3 - Công ty mẹ Nhà nước cổ phần hoá theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp, Công ty cổ phần xây lắp điện 3.8 được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 theo Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện nói chung và của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam nói riêng, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 đang từng bước trưởng thành, phát triển không ngừng, khẳng định uy tín, vị thế của mình với quy mô và chất lượng các công trình đã và đang thi công. Xứng đáng là một trong những đơn vị mạnh trong hệ thống Công ty Con của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO). Nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
- Niêm yết: 

Hiện nay Công ty chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Các sự kiện khác:

Cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm cổ phần hoá:

	Tên cổ đông
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam

(Đại diện phần vốn Nhà nước)
	27.545
	55,09
	

	Cổ đông là CBCNC Cty VNECO 8
	22.455
	44,91
	Có 146 cổ đông


Cổ đông và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2010:

	Tên cổ đông
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam
	556.809
	46,40
	

	Cổ đông là người lao động trong Công ty và cổ đông khác.
	643.191
	53,60
	Có 118 cổ đông


2. Ngành nghề kinh doanh:

Xây lắp các công trình nguồn điện, hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500kV, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao. Đầu tư xây dựng thuỷ điện vừa và nhỏ;

Sản xuất cột điện bê tông ly tâm các loại, các sản phẩm bê tông đúc sẵn;

Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí; khai thác, kinh doanh đá xây dựng, cát, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng;

Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;

Kinh doanh vận tải hàng hoá;

Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế mới; 

Hoạt động sản xuất, mua bán điện;

Đầu tư kinh doanh bất động sản (nhà, đất);

Đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý phục vụ cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp;

Đại lý ô tô, phụ tùng ô tô các loại.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hàng năm Công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10%.

Đấu thầu xây lắp các công trình điện, công trình viễn thông, xây dựng dân dụng... và cung cấp sản phẩm công nghiệp trên địa bàn cả nước. Thị trường chính  là các công trình điện tại miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

+ Mục tiêu trong năm 2011 :

· Doanh thu: 37,8 tỷ đồng

· Lợi nhuận sau thuế: 3,420 tỷ đồng

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty sẽ phát triển đa ngành đa nghề: Sản xuất công nghiệp, dân dụng, đầu tư các nhà máy điện độc lập, sản xuất và kinh doanh điện, kinh doanh bất động sản nhưng vẫn lấy ngành xây lắp điện làm trọng tâm, nhằm giảm bớt rủi ro, đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Phát triển sản xuất, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá gắn liền với việc liên danh liên kết với các đơn vị khác.

Đẩy mạnh xúc tiến việc quảng bá sản phẩm công nghiệp, chiếm lĩnh thị phần trong khu vực, tìm kiếm thị trường mới.

II. báo cáo của hội  đồng quản trị:

1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2010
- Tài sản ngắn hạn          : 25.662.276.137 đồng

- Tài sản dài hạn             : 12.529.306.204 đồng

2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2010
- Nợ phải trả                   : 25.473.586.0465 đồng

- Vốn chủ sở hữu            : 12.717.996.295 đồng

3. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010:

Năm 2010, nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt chỉ tiêu kế  hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu                  : 32.132.296.328 đồng đạt 89,26% kế hoach.

- Lợi nhuân sau thuế             : 1.590.719.802 đồng đạt 59,91%kế hoạch.

- Cổ tức bình quân                : 11,27% đạt 75,13%  kế hoạch.

- Thu nhập bình quân            : 3.357.000 đồng đạt 95,91% kế hoạch.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Mở rộng đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, trong đó lấy ngành truyền thống của công ty là xây dựng điện làm trọng tâm và là nền móng cho sự phát triển. Đồng thời từng bước tham gia kinh doanh các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thương mại và dịch vụ, bất động sản và kinh doanh điện năng (nhà máy thuỷ điện). Tập trung đẩy nhanh phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực chính: Xây lắp điện; Xây dựng dân dụng; sản xuất công nghiệp; Thương mại và dịch vụ. 

Tiếp tục mở rộng đầu tư tại nhà máy BTLT Đắk Nông nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Có phương án đầu tư tại khu đất số 07 Nguyễn Thị Định, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk theo hướng dài hạn. 

- Tăng vốn điều lệ để tăng vốn kinh doanh và đảm bảo tài chính đối ứng để đầu tư vào các dự án; tiến hành hoàn thiện các bước để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội nhằm tăng tính minh bạch, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2010

Bảng cân đối kế toán

	Stt
	Nội dung
	Số dư đầu năm
	Số dư​ cuối năm

	I
	Tài sản ngắn hạn
	21.647.168.742
	25.662.276.137

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	877.088.368
	607.850.195

	2
	Các khoản đầu t​ư tài chính ngắn hạn
	
	

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	7.579.693.833
	12.580.537.713

	4
	Hàng tồn kho
	10.764.933.902
	9.017.314.378

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	2.425.452.639
	3.456.573.851

	II
	Tài sản dài hạn
	14.079.476.358
	12.529.306.204

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	
	

	2
	Tài sản cố định
	11.579.476.358
	10.420.489.087

	
	- TSCĐ hữu hình
	10.321.999.358
	9.163.012.087

	
	- TSCĐ vô hình
	1.257.477.000
	1.257.477.000

	3
	Các khoản đầu t​ư tài chính dài hạn
	2.500.000.000
	2.000.000.000

	4
	Tài sản dài hạn khác
	
	108.817.117

	IV
	Nợ phải trả
	22.427.315.034
	25.473.586.046

	1
	Nợ ngắn hạn
	16.668.791.883
	21.066.304.234

	2
	Nợ dài hạn
	5.758.523.151
	4.407.281.812

	V
	Vốn chủ sở hữu
	13.299.330.066
	12.717.996.295

	1
	Vốn chủ sở hữu
	13.299.330.066
	12.717.996.295

	
	- Vốn đầu tư​ của chủ sở hữu
	11.307.960.000
	12.000.000.000

	
	- Quỹ đầu tư phát triển
	545.024.356
	592.745.950

	
	- Quỹ dự phòng tài chính
	45.714.355
	125.250.345

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	
	


2. Kết quả hoạt động kinh doanh

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Doanh thu bán hàng & CC dịch vụ
	31.759.054.662
	32.122.020.232

	2
	D.thu thuần về bán hàng &CC Dvụ
	31.759.054.662
	32.122.020.232

	3
	Giá vốn hàng bán
	25.635.718.020
	24.501.810.897

	4
	LN gộp về bán hàng & CC dịch vụ
	6.123.336.642
	7.620.209.335

	5
	Doanh thu hoạt động tài chính
	11.366.400
	10.276.096

	6
	Chi phí hoạt động tài chính
	1.319.106.669
	2.025.803.689

	7
	Chi phí bán hàng
	724.625.046
	663.450.362

	8
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	2.178.252.558
	2.776.038.305

	9
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	1.912.718.769
	2.165.193.076

	10
	Thu nhập khác
	81.818.182
	

	11
	Chi phí khác
	27.197.263
	33.175.005

	12
	Lợi nhuận khác
	54.620.919
	(33.175.005)

	13
	Tổng lợi nhuận kế toán tr​ước thuế
	1.967.339.688
	2.132.018.071

	14
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	344.361.445
	541.298.269

	15
	Lợi nhuận sau thuế 
	1.622.978.243
	1.590.719.802

	16
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	1.435,25
	1.383,98


3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

	Stt
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2009
	Kế hoạch năm 2010
	Thực hiện năm 2010
	Tỉ lệ% (6/5)
	Tỉ lệ% (6/4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Vốn điều lệ
	Tr.®
	11.307
	15.000
	12.000
	80
	106,13

	2
	Số lao động bình quân
	Ng
	158
	169
	171
	101,18
	108,23

	3
	Doanh thu
	Tr.®
	31.759
	36.000
	32.132
	89,26
	101,17

	-
	Doanh thu xây lắp
	Tr.®
	19.306
	29.383
	22.062
	75,08
	114,28

	-
	Doanh thu SXCN
	Tr.®
	12.453
	6.500
	10.060
	154,77
	80,78

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.®
	1.622
	2.655
	1.591
	59,92
	98,09

	5
	Nộp ngân sách
	Tr.®
	1.076
	3.120
	1.927
	61,76
	179,09

	6
	Đầu tư​ xây dựng cơ bản
	Tr.®
	1.828
	3.667
	
	
	

	7
	Sản phẩm chủ yếu
	
	
	
	
	
	

	
	Số km đường dây
	Km-MVA
	34
	74
	50
	67,57
	147,06

	
	Sản xuất cột BTLT
	Cột
	6.061
	3.100
	4.471
	144,23
	73,77

	8
	Thu nhập bình quân
	Tr®/n/t
	2,9
	3,5
	3,357
	95,91
	115,76

	9
	Cổ tức bình quân
	%
	12,39
	15
	11,27
	75,13
	90,96

	10
	Tỷ suất  LN/Vốn
	%
	14,4
	17
	13,14
	77,29
	91,25

	11
	Tỷ suất  LN/DT
	%
	5,1
	7,4
	4,9
	66,22
	96,08


4. Kế hoạch năm 2011:

- Vốn điều lệ :                                                            24.000.000.000 đồng

- Doanh thu đạt :                                                        37.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt :                                            3.420.000.000 đồng

- Thu nhập bình quân (người/tháng) đạt :                           3.500.000 đồng

- Cổ tức bình quân đạt :                                                                12%/năm

IV. báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và được đính kèm theo văn bản này.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

ý kiến kiểm toán độc lập: Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là Báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, thu thập các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét, đánh giá những tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng; các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho những nhận xét của chúng tôi.       

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2010 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8, được lập phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

VI. các công ty có liên quan:

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, Công ty: Không.

Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức công ty nắm giữ: Không

Cổ đông Tổng Công cổ phần xây dựng điện Việt Nam nắm giữ 46,4% cổ phần, ngoài ra không có tổ chức nào nắm giữ cổ phần của Công ty.

Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan.

	Diễn giải
	Đơn vị Chủ đầu tư
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	Đầu tư  mua cổ phần công trình thuỷ điện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, Phú Yên.
	Công ty cổ phần Sông Ba
	2.500.000.000
	


VII. tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

· Đại hội đồng cổ đông;

· Hội đồng quản trị;

· Ban kiểm soát;

· Ban giám đốc;

· Hệ thống các phòng ban, Nhà máy, Đội, Tổ sản xuất trực thuộc.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

1. Ông: Nguyễn Công diệu   

Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975

Nơi sinh: Triệu Phong, Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh.




Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Thị trấn ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị.

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Số CMND: 197011674 do CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 01/03/2005

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8.

2. Ông: Ngô Văn Cường


Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 30/05/1974

Nơi sinh: xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Dân tộc: Kinh




Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Số CMND: 201556492 do CA Đà Nẵng cấp ngày 07/04/2005 

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hệ thống điện.

Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam;

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

3. Ông: Nguyễn Tất ánh


Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 04/04/1965

Nơi sinh: Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh




Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ thường trú: 10 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột.

Số CMND: 240996338 do CA tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 14/01/2005

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp thống kê.

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tài chính - kế toán, Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, đường số 9, khu công nghiệp Hoà Khánh, Q. Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

4. Ông: Nguyễn tiến chữ


Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 30/08/1961

Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà tĩnh.

Dân tộc: Kinh




Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà tĩnh.

Địa chỉ thường trú: Xuân Lai, Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Số CMND: 191805191 do CA Thừa Thiên Huế cấp ngày 11/09/2008

Trình độ văn hoá: 12/12


Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật điện.

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

5. Ông: Võ Đức Sơn


Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1977

Nơi sinh: Khuê Ngọc Điền, Krông Bông, Đăk Lăk.

Dân tộc: Kinh




Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam.

Địa chỉ thường trú: 519/5 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Số CMND: 240575114 do CA Đăk Lăk cấp ngày 14/11/2009

Trình độ văn hoá: 12/12


Trình độ chuyên môn: Cử nhân - chuyên ngành Tài chính kế toán.

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Hữu Đằng
 
Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1972

Nơi sinh: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh.



Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị.

Địa chỉ thường trú: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị.

Số CMND: 191245667 do CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/05/2002

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8. 

2. Bà: Nguyễn Thị Hóa

 Giới tính: Nữ.

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1974

Nơi sinh: Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh.



Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị.

Địa chỉ thường trú: Số 05, Phan Huy Chú, P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột.

Số CMND: 241425909 do CA Đăk Lăk cấp ngày 27/08/2010

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm.

Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng Tổ kế hoạch Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8.

3. Bà: Nguyễn Thị Bích Hường

Giới tính: Nữ.

Ngày tháng năm sinh: 06/04/1975

Nơi sinh: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định.

Dân tộc: Kinh



Quốc tịch: Việt Nam.

Quê quán: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định.

Địa chỉ thường trú: 104/9A Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Số CMND: 2441266712 do CA Đăk Lăk cấp ngày 05/03/2008

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ.

Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

- Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc thực hiện theo quy chế phân phối lương, thưởng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Thông tin cổ đông góp vốn và quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát.

	Stt
	Diễn giải
	Số lượng
	Tr. đó Thành viên độc lập

	1
	Hội đồng quản trị
	05
	01

	2
	Ban Kiểm soát
	03
	03


- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị:

	Stt
	Họ tên
	Chức vụ
	SL cổ phiếu Sở hữu
	Ghi chú

	
	
	
	01/01/10
	31/12/2010
	

	
	
	
	
	SL
	%
	

	1
	Nguyễn Công Diệu
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
	304.949
	325.693
	27,14
	

	2
	Ngô Văn Cường
	P. Chủ tịch HĐQT
	242.000
	252.000
	21,00
	

	3
	Nguyễn Tất ánh
	Thành viên HĐQT 
	59.170
	7.791
	0,65
	

	4
	Nguyễn Tiến Chữ
	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 
	17.580
	8.656
	0,72
	

	5
	Võ Đức Sơn
	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng
	12.810
	13.594
	1,13
	


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:

	Stt
	Diễn giải
	SLC§
	SL cổ phần
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tổng Cty VNECO
	01
	556.809
	46,40
	

	2
	Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và cổ đông khác
	118
	643.191
	53,60
	


Cổ đông lớn là tổ chức
Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam
Địa chỉ: 234 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà nẵng

Ngành nghề hoạt động:

Xây lắp các công trình điện, hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500kV, Các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng.

Thiết kế chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. 

Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột điện BTLT, các sản phẩm bê tông khác, kinh doanh các chủng loại VLXD, ...

Sản xuất, kinh doanh điện, ...

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật, …

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không

	Tài liệu kèm theo:
- Báo cáo tài chính năm 2010

đã được kiểm toán.


	Buôn Ma Thuột, ngày 08  tháng 04 năm 2011

TM.Hội đồng quản trị

Chủ tịch
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